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Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nguy cơ 

tim mạch đến chức năng tâm trương thất trái ở 

bệnh nhân đái tháo đường týp 2 
                                                           Nguyễn Thị Kim Thủy*; Trần Văn Riệp*                                                                

Tóm tắt 

135 bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 đến khám và điều trị tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ 

10 - 2007 đến 10 - 2010. Trong đó 41 nữ, 94 nam, tuổi trung bình 63,7 ± 9,5, dao động 41 - 75 tuổi.  

Nghiên cứu tiến cứu cắt ngang, so sánh chức năng tâm trương (CNTTr) thất trái của nhóm ĐTĐ 

có tăng huyết áp (THA), béo phì (BMI ≥ 25), tuổi cao (≥ 60 tuổi) với nhóm ĐTĐ có huyết áp bình 

thường, không béo phì và tuổi < 60. Đánh giá các chỉ số tâm trương dựa vào Doppler dòng chảy qua 

đo van hai lá. 

- Kết quả: tỷ lệ suy CNTTr thất trái của nhóm ĐTĐ có THA, béo phì, tuổi ≥ 60 cao hơn so với 

nhóm. Biểu hiện suy CNTTr thất trái của nhóm này gồm tăng vận tốc sóng A, giảm vận tốc sóng        

E (VE), giảm tỷ lệ VE/VA và  VTIE/VTIA.  

- Có mối tương quan đa biến giữa các yếu tố nguy cơ (tuổi, THA, béo phì) với chỉ số CNTTr  

thất trái ở BN ĐTĐ týp 2, càng nhiều yếu tố nguy cơ, mối tương quan càng chặt chẽ và suy CNTTr 

càng nặng.  

* Từ khóa: Đái tháo đường týp 2; Tăng huyết áp; Chức năng tâm trương thất trái. 
 

 

study of effect of some cardiovascular risk 

factors on left ventricular diastolic              

function in patients with type 2 diabetes mellitus 
 

summary 

135 patients with type 2 diabetes mellitus were examined and treated at 108 Hospital from 10 - 
2007 to 10 - 2010, including 41 women, 94 men, mean age of 63.7 ± 9.5, ranged 41 - 75 year olds. 
Comparing left ventricular diastolic function of diabetic group with hypertension, obesity (BMI ≥ 25), 
older age (≥ 60 years) with diabetes normal blood pressure-un obesity group, and at age of < 60. 
Assessment of diastolic indices was based on ultrasonic Doppler flow across the mitral valve.  

- Results: The rate of impaired left ventricular diastolic function of group with diabetes having  

hypertension, obesity, at age of ≥ 60 was higher than the obesity group with diabetes type 2 having 

normal blood pressure and at age of < 60. The impaired left ventricular diastolic function of group 

was expressed by increasing velocity A (VA), decreased E-wave velocity (VE), reduction of VE/VA 

and VTIE /VTIA 

 
* Bệnh viện TWQĐ 108 

Phản biện khoa học: PGS. TS. Nguyễn Oanh Oanh 

- There was a correlation between multivariate risk factors (such as age, hypertension, obesity...) 
with the level of impairment of left ventricular diastolic function in patients with type 2 diabetes. The 
more risk factors there were, the more closely correlated these factors will be and the diastolic 
dysfunction was also more severe. 
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Đặt vấn đề 
 

Đái tháo đường là một bệnh thường gặp 

nhất trong các bệnh nội tiết. Nghiên cứu 

dịch tễ học cho thấy trên thế giới hiện có 

khoảng 150 triệu người bị ĐTĐ týp 2, con số 

này sẽ tăng lên gấp đôi đến năm 2025 [6]. 

ĐTĐ týp 2 thường gây tổn thương thất trái 

bệnh mạch vành và bệnh cơ tim, dẫn đến 

suy tim do ĐTĐ. Khi ĐTĐ týp 2 đi kèm với 

các yếu tố nguy cơ tim mạch như THA, béo 

phì, tổn thương tim càng nặng hơn. 

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu ảnh hưởng 

của một số yếu tố nguy cơ tim mạch đến 

CNTTr thất trái ở BN ĐTĐ týp 2. 

 

Đối tượng và phương pháp           

nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu. 

135 BN ĐTĐ týp 2 đến khám và điều trị 

tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ 2007 - 2010. 

Trong đó, 41 nữ, 94 nam, tuổi trung bình 

63,7 ± 9,5, dao động 41 - 75 tuổi. 

+ Tiêu chuẩn lựa chọn BN: được chẩn 

đoán ĐTĐ týp 2 theo quy định của Hiệp hội 

ĐTĐ Hoa kỳ (ADA, 1997), được Tổ chức Y tế 

Thế giới công nhận năm 1998 [9].  

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN đang có biến 

chứng cấp tính của ĐTĐ, có bệnh tim mạch 

thực thể không do ĐTĐ. Tiền sử hay hiện tại 

đang có bệnh lý phế quản-phổi mạn tính. 

Cửa sổ siêu âm của BN không đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

Nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang. 

Tất cả BN được khám lâm sàng, xét nghiệm 

sinh hóa, ghi điện tim, chụp X quang tim 

phổi và siêu âm Doppler tim, số liệu nghiên 

cứu được đăng ký vào hồ sơ cho từng nhóm 

đối tượng. Siêu âm Doppler tim: sử dụng hệ 

thống siêu âm Doppler màu SONOS 5500, 

đầu dò đa tần 2 - 4 MHz tại Khoa Chẩn 

đoán Chức năng, Bệnh viện TWQĐ 108. 

Đánh giá CNTTr thất trái dựa vào các thông 

số Doppler dòng chảy qua van hai lá: 

. Vận tốc tối đa của sóng đổ đầy đầu tâm 

trương (VE). 

. Thời gian tăng tốc độ của sóng đổ đầy 

đầu tâm trương (AT). 

. Thời gian giảm tốc độ của sóng đổ đầy 

đầu tâm trương (DT). 

. Tích phân vận tốc của sóng đổ đầy đầu 

tâm trương (VTIE). 

. Vận tốc tối đa của sóng đổ đầy cuối 

tâm trương (VA)). 

. Tích phân vận tốc của sóng đổ đầy cuối 

tâm trương (VTIA). 

. Tích phân vận tốc của toàn thì tâm trương 

(VTIT). 

. Tỷ lệ VE/VA. 

. Tỷ lệ VTIE/VTIA.  

. Thời gian thư giãn cơ đồng thể tích (IVRT).  

- Các tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu: 

+ Tiêu chuẩn chẩn đoán THA (JNC VII) [4]. 

+ Tiêu chuẩn chẩn đoán béo phì: dựa theo 

tiêu chuẩn cho người Đông Nam ¸ 2001 [1]. 

- Chẩn đoán và phân độ rối loạn CNTTr 
thất trái trên siêu âm Doppler: dựa theo tiêu 
chuẩn của Hội Tim mạch Canada, tiêu chuẩn 
này  được hầu hết các nghiên cứu về CNTTr 
trên thế giới áp dụng.  

Giai đoạn 1: tiêu chuẩn siêu âm Doppler 

gồm: IVRT >100 ms và kéo dài hơn so với 

lứa tuổi. Tỷ lệ VE/VA < 1 và nhỏ hơn tỷ lệ 
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VE/VA bình thường theo lứa tuổi. Thời gian 

DT > 240 ms. 

Giai đoạn 2 “giả bình thường” gồm: IVRT 

trong giới hạn bình thường (60 - 100 ms).  

Tỷ lệ VE/VA trong khoảng 1 - 2. Thời gian DT 

ở mức 150 - 220 ms. Phân biệt giữa "giả 

bình thường" và bình thường, làm nghiệm 

pháp Valsalva, nếu vận tốc sóng E giảm, 

vận tốc sóng A tăng lên, tỷ lệ VE/VA < 1 thì 

chẩn đoán chắc chắn là "giả bình thường". 

Giai đoạn 3 (rối loạn CNTTr hạn chế) 

gồm: IVRT giảm < 60 ms. Tỷ lệ VE/VA > 2.  

Thời gian DT < 150 ms. 

Xử lý số liệu nghiên cứu bằng phần mềm 

SPSS 15.0. 

 

Kết quả nghiên cứu 

Bảng 1: Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu. 

Thông số Nhóm ĐTĐ không THA (n = 135) % 

Nam 94 69,62 

Nữ 41 30,38 

Thời gian phát hiện bệnh ≤ 5 năm 106 78,5 

Thời gian phát hiện bệnh > 5 năm 32 21,5 

Thời gian phát hiện bệnh trung bình (năm) 3,6  3,9 

BMI (kg/m2) 24,01 ± 4,52 

Tuổi (năm) 63,7 ± 9,5 

Nhóm nghiên cứu có tỷ lệ nam cao hơn nữ, đa số có thời gian phát hiện bệnh ≤ 5 năm. 

Bảng 2: So sánh các thông số đánh giá CNTTr thất trái giữa nhóm ĐTĐ týp 2 có và 
không có THA.  

Thông số Nhóm ĐTĐ không THA (n = 65) 
Nhãm §T§ + THA (n = 70) 

p 

Tuổi 63,4 ± 9,8 64,7 ± 9,4 > 0,05 

BMI (kg/m2) 24,3 ± 0,81 25,1 ± 0,13 > 0,05 

VE (cm/s) 54,38 ±13,08 54,25 ± 12,79 > 0,05 

VA (cm/s) 62,08 ± 14,66 70,19 ± 12,11 < 0,05 

VE/ VA 0,92 ± 0,30 0,8 ± 0,32 < 0,05 

DT (ms) 192,57 ± 29,88 205,78 ± 25,75 > 0,05 

AT (ms) 66,72 ± 22,34 67,69 ± 14,50 > 0,05 

VTIE (cm) 8,24 ± 7,36 7,45 ± 1,52 > 0,05 

(1) (2) (30 (4) 

VTIA (cm) 6,56 ± 6,21 6,26 ± 1,49 > 0,05 

VTIT (cm) 12,66 ± 3,51 12,78 ± 2,87 > 0,05 
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VTIE/VTIA 1,28 ± 0,47 1,26 ± 0,47 > 0,05 

IVCT (ms) 63,27 ± 8,14 61,12 ± 12,35 > 0,05 

IVRT (ms) 99,72 ± 10,01 105,96 ± 30,73 > 0,05 

A-C (ms) 85,33 ± 10,80 85,46 ± 10,62 > 0,05 

Suy CNTTr 28 (42,4%) 75 (64,1%) < 0,05 

- Tuổi và BMI của 2 nhóm ĐTĐ có và không có THA tương tự như nhau (p > 0,05). 

- Nhóm ĐTĐ có THA, vận tốc sóng A (VA) tăng, tỷ lệ VE/VA giảm, tỷ lệ suy CNTTr cao 

hơn so với nhóm ĐTĐ týp 2 không THA (p < 0,05). 

Bảng 3: So sánh các thông số đánh giá CNTTr thất trái giữa 2 nhóm ĐTĐ týp 2 có        

BMI  25 và BMI < 25. 

Thông số BMI < 25 (n = 84) BMI  25 (n = 51) p 

Tuổi 63,57  9,28 61,9  9,8 > 0,05 

HATT (mmHg) 132,41  29,85 137,2  20,3 > 0,05 

HATTr (mmHg) 90,7  13,42 89,3  12,1 > 0,05 

VE (cm/s) 53,84  10,97 49,77  12,82 < 0,05 

VA (cm/s) 67,89  11,58 73,68  16,94 < 0,05 

VE/VA 0,83  0,52 0,65  0,24 < 0,05 

DT (ms) 199,85  31,25  204,97  28,99 > 0,05 

AT (ms) 67,52  18,86 67,90  13,18 > 0,05 

VTIE (cm) 7,53  1,82 7,08  1,78 > 0,05 

VTIA (cm) 6,71  2,11 6,49  1,47 > 0,05 

VTIT (cm) 11,92  6,25 12,63  3,19 > 0,05 

VTIE/VTIA 1,27  0,52 1,13  0,34 > 0,05 

IVCT (ms) 61,19  8,85 62,64  12,23 > 0,05 

IVRT (ms) 106,02  13,98 108,53  34,61 > 0,05 

A-C (ms) 86,37  11,62 85,10  10,65 > 0,05 

Suy CNTTr 60 (42,2%) 28 (68,3%) < 0,01 

- Tuổi, HATT và HATTr của 2 nhóm ĐTĐ có BMI  25 và < 25 tương tự như nhau (p > 0,05). 

- Nhóm ĐTĐ có BMI  25, vận tốc sóng E (VE) giảm, vận tốc sóng A (VA) tăng, tỷ lệ 

VE/VA giảm, tỷ lệ suy CNTTr thất trái tăng so với nhóm ĐTĐ có BMI < 25. 
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Bảng 4: So sánh CNTTr thất trái giữa 2 nhóm ĐTĐ trên và dưới 60 tuổi.  
 

Thông số 
§T§ týp 2            

< 60  tuổi (n = 55) 

§T§ týp 2                 

≥ 60 tuổi  (n = 80) 

 

p 

BMI (kg/m2) 25,3 ± 0,51 24,1 ± 0,83  

HATT (mmHg) 143,41  29,85 137,2  20,3 > 0,05 

HATTr (mmHg) 88,5  13,42 89,3  12,1 > 0,05 

VE (cm/s) 57,54  12,44 50,51  12,61 < 0,05 

VA (cm/s) 58,79  14,37 68,12  13,6  < 0,01 

VE/VA 1,02   0,31 0,73  0,19 < 0,001 

AT (ms) 66,66  17,55 69,41  32,19 > 0,05 

DT (ms) 189,11  22,21 198,72  39,81 > 0,05 

VTIE (cm) 7,76  1,98 6,65  1,98 > 0,05 

VTIA (cm) 5,49  1,65  6,40  1,52 > 0,05 

VTIT 12,62  3,93 12,79  2,71 > 0,05 

VTIE/VTIA 1,50  0,48 1,12 0,31 < 0,001 

IVCT (ms) 63,42  7,78 63,61  8,92 > 0,05 

IVRT (ms) 97,23  10,16 101,33  9,33 > 0,05 

A- C (ms) 84,91  11,32  86,01  10,12 > 0,05 

Suy CNTTr 8 (26,66%) 20 (55,6%) < 0,001 
 

- 2 nhóm ĐTĐ trên và dưới 60 tuổi có HATT, HATTr và BMI tương tự nhau (p > 0,05). 

- Nhóm ĐTĐ týp 2  60 tuổi có VA tăng, VE, tỷ lệVE/VA, tỷ lệ VTIE/VTIA giảm. Tỷ lệ suy CNTTr 

cao hơn so với nhóm ĐTĐ týp 2 < 60 tuổi (p < 0,001).  

Bảng 5: Tương quan đa biến giữa các yếu tố huyết áp, tuổi, BMI với CNTTr thất trái. 
 

Thông 

số (y) 

Các biến         

tương quan 
r p 

Phương trình             

tương quan 

VA Tuổi + HATT 0,61  <  

0,001 

y =  0,75 + 0,68 x tuổi                

+ 0,18 x HATT 

VE Tuổi + BMI -0,31  <  

0,001 

y =  92,56 - 0,32 x tuổi          

- 0,81 x BMI 

VE/VA Tuổi + BMI + 

HATT 

-0,57  <  

0,001 

y =  2,47 - 0,01 x tuổi - 0,02 

x BMI +  0,001 x HATTh 

DT Tuổi + BMI 0,38  <  

0,001 

y =  83,04 + 1,03 x tuổi        

+ 2,25 x BMI 

Phân tích đa tương quan thấy tuổi, HATT và BMI ảnh hưởng lớn đến hầu hết các thông số 

CNTTr thất trái, trừ VTIA. Tuổi và tần số tim tương quan thuận với VTIA. 

 

Bàn luận 
 

THA là một yếu tố nguy cơ tim mạch có ảnh hưởng lớn đến chức năng thất trái. Nghiên cứu 

của các tác giả về ảnh hưởng của THA đến CNTTr thất trái rất phong phú, đặc biệt khi THA phối 

hợp với bệnh ĐTĐ týp 2, các tác động này được cộng hưởng. Điều tra của Nicolino A và CS (1995) 

thấy: ở nhóm ĐTĐ týp 2 có THA, tích phân vận tốc sóng A cao hơn so với nhóm ĐTĐ không THA 

(5,9  1,7 cm so với 5,5  1,8 cm; p < 0,05) [8]. Nguyễn Hoàng Luyến (1999) so sánh các thông 

số trên siêu âm Doppler tim giữa 19 BN ĐTĐ týp 2 có THA với 32 BN ĐTĐ týp 2 không THA nhận 

thấy: rối loạn chức năng thất trái ở nhóm ĐTĐ týp 2 có THA nặng hơn, không chỉ vận tốc đỉnh sóng 

A tăng (p < 0,05), mà vận tốc đỉnh sóng E giảm (p < 0,05), thời gian DT kéo dài (p < 0,05) và thời 

gian giãn cơ đồng thể tích cũng kéo dài hơn so với nhóm ĐTĐ týp 2 không THA (p < 0,05) [2]. 

Nghiên cứu các chỉ số siêu âm đánh giá CNTTr thất trái bằng siêu âm Doppler qua dòng chảy 

của van hai lá giữa 2 nhóm ĐTĐ, chúng tôi thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa 2 nhóm ĐTĐ týp 2 có 

và không có THA, về: vận tốc đỉnh sóng A tăng (70,19  12,11 cm/s so với 62,08  14,66 cm/s, p 
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< 0,01), dẫn đến tỷ lệ VE/VA giảm (0,8  0,32 so với 0,92  0,3; p < 0,05). Tỷ lệ suy CNTTr thát 

trái của nhóm ĐTĐ týp 2 có THA cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm ĐTĐ týp 2 không THA 

(68,3% so với 42,2%; p < 0,05) (bảng 3). 

Tỷ lệ béo phì trên thế giới ngày càng tăng, tác động của béo phì đến chức năng thất trái đã 

được nhiều tác giả chứng minh. Nghiên cứu của Crisostomo L.L và CS (2001) thấy: mặc dù chưa có 

sự khác biệt về CNTTr giữa nhóm béo phì và nhóm chứng, nhưng ở nhóm béo phì, chỉ số khối 

lượng cơ thất trái tăng và giảm tỷ lệ VE/VA so với nhóm chứng, chỉ số BMI có liên quan chặt với 

khối lượng cơ thất trái (r = 0,52; p < 0,001) [5]. Phạm Hồng Phương tìm mối tương quan giữa CNTTr 

với BMI ở 72 BN ĐTĐ thấy: BMI có tương quan thuận mức độ vừa với VTIA (r = 0,42,  p < 0,01) 

[3]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi giống như một số tác giả, rối loạn CNTTr thất trái thể hiện 

bằng giảm vận tốc tối đa sóng E (49,77  12,66 cm/s so với 53,84  10,97 cm/s; p < 0,05), tăng vận 

tốc tối đa sóng A (73,68  16,94 cm/s so với 67,89  11,58 cm/s; p < 0,05) giảm tỷ lệ VE/VA (0,65  

0,24 so với 0,83  0,52; p < 0,05). Các chỉ số như VTIE, tỷ lệ VTIE/VTIA cũng giảm hơn so với 

nhóm ĐTĐ không có béo phì, nhưng sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (bảng 3).   

Trên thế giới nhiều tác giả nghiên cứu về ảnh hưởng của tuổi đến kích thước và chức năng thất 

trái ở nhóm người > 60 tuổi, đây là lứa tuổi có tần suất bị bệnh tim mạch cao hơn so với lứa tuổi < 

60. Nghiên cứu về dịch tễ học ở BN ĐTĐ, các tác giả nhận thấy: tuổi càng cao, tỷ lệ suy tim càng 

tăng. Wingard D.L và CS (2001) điều tra BN ĐTĐ týp 2,  55 tuổi, nhận thấy tỷ lệ mắc bệnh THA, 

nhồi máu cơ tim, động mạch vành, bệnh cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim tăng gấp 2 lần so với 

người bình thường [11]. Vaur L và CS (2003) theo dõi 4.912 BN bị ĐTĐ týp 2, tuổi trung bình 71  

8, trong 187 BN có dấu hiệu suy tim rõ trên lâm sàng thấy: tỷ lệ tổn thương động mạch vành 54%, 

tổn thương van tim (van hai lá, van động mạch chủ) 12%, phân độ suy tim theo NYHA độ III-IV: 

40 - 51% [10]. 

So sánh về CNTTr giữa hai nhóm ĐTĐ týp 2 có tuổi trên và dưới 60, chúng tôi thấy tuổi có tác 

động rất nhiều đến CNTTr thất trái như giảm vận tốc tối đa sóng E, tăng vận tốc tối đa sóng A, 

tăng tỷ lệ VE/VA và VTIE/VTIA. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Khi so sánh giữa hai nhóm ĐTĐ 

trên và dưới 60 tuổi thấy: nhóm > 60 tuổi, tỷ lệ suy CNTTr cao hơn có ý nghĩa thống kê (26,7% so 

với 55,5%; p < 0,05). Tuy nhiên. chỉ số đánh giá CNTTr bị ảnh hưởng rất nhiều của tuổi, cần hết 

sức thận trọng khi kết luận về vấn đề này. 

Phân tích đa tương quan thấy tổ hợp tuổi, HATT và BMI ảnh hưởng lớn đến thông số CNTTr thất 

trái, trừ VTIA. Tuổi và tần số tim tương quan thuận với VTIA (bảng 5). Suy tim do tuổi già được 

nhiều tác giả nghiên cứu, ở BN ĐTĐ týp 2 phối hợp với tuổi cao, béo phì, THA, nhịp tim nhanh 

là những yếu tố góp phần làm suy tim nặng lên.  

Phân tích tương quan đa biến giữa yếu tố tuổi, THA và béo phì, chúng tôi thấy tuổi, HATT liên 

quan thuận chặt với VA (r = 0,61), còn tuổi, béo phì, HATT liên quan nghịch mức độ khá chặt chẽ 

với tỷ lệ VE/VA (r = -0,57). Cuối cùng, tuổi, béo phì liên quan nghịch với VE và liên quan thuận mức 

độ yếu với thời gian giảm tốc sóng E (DT) (r = -0,31 và r = 0,38). Tóm lại, những yếu tố tuổi cao, 

THA và béo phì phối hợp với nhau làm tăng khả năng suy CNTTr ở BN ĐTĐ. Vì vậy, trong điều trị 

BN  tuổi cao ĐTĐ týp 2 có các yếu tố nguy cơ như THA và béo phì, phải chú ý để hạn chế khả 

năng suy tim  cho BN. 

 

Kết luận 
 

 Qua nghiên cứu CNTTr thất trái ở 135 BN ĐTĐ týp 2 nhận thấy: 
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- Tỷ lệ suy CNTTr thất trái của nhóm ĐTĐ có THA, béo phì, tuổi ≥ 60 cao hơn so với nhóm 

ĐTĐ týp 2 không THA, không béo phì và tuổi < 60, sự khác biệt có ý nghĩa. Biểu hiện suy CNTTr 

thất trái của các nhóm này, bao gồm tăng vận tốc sóng A, giảm vận tốc sóng E (VE), giảm tỷ lệ 

VE/VA và  VTIE/VTIA.  

- Có mối tương quan đa biến giữa các yếu tố nguy cơ (tuổi, THA, béo phì) với các chỉ số 

CNTTr thất trái ở BN ĐTĐ týp 2, càng nhiều yếu tố nguy cơ, mối tương quan càng chặt và suy 

chức năng tâm trương càng nặng.  
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